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kích thích phóng noãn bằng clomifen citrat  
trong điều trị vô sinh nguyên nhân do không phóng noãn, khó phóng noãn  

tại bệnh viện phụ sản hải phòng 
 

Nguyễn Văn Học 
 
Tóm tắt: 
Clomifen citrat vẫn được đánh giá là thuốc kích 

thích phóng noãn kinh điển với ưu điểm dễ sử dụng, 
an toàn, hiệu quả và kinh tế trong điều trị vô sinh 
nguyên nhân do không phóng noãn, khó phóng noãn 
hiện nay.  

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị kích thích 
phóng noãn bằng clomifen citrat trong điều trị v”sinh 
hiện nay tại Hải Phòng. 

Kết quả: Trong một năm từ 1/2008 – 1/2009, tiến 
hành trên 99 ca điều trị vô sinh bằng clomifen citrat 
với liều 50 mg/ngày gây được phóng noãn là 70,2% 
số vòng điều trị và có thai là 22,4%, liều 100 mg/ngày 
gây được phóng noãn là 60,8% số vòng điều trị và có 
thai là 17,8%. Tỷ lệ gây được phóng noãn chung của 
CC là 68%, và tỷ lệ có thai trong vòng kinh có phóng 
noãn đạt 16,2%. 

Kết luận: Nên chỉ định rộng rãi clomifen citrat cho 
tất cả phụ nữ vô sinh mà nguyên nhân do không 
phóng noãn và khó phóng noãn trước khi dùng các 
thuốc phóng noãn khác thay thế.  

Từ khóa: Clomifen citrate, phóng noãn  
Summary:  
Clomifen citrat has been evaluated as a regular 

ovulation stimulation drug. It s easy to use, safety, 
effectiveness, and economy in infertility treatment due 
to anovulation situation of women (e.g, polycystic 
ovary syndrome). Objectives: We evaluate the result 
of infertility treatment by using clomifen citrat to 
stimulate ovary in Hai Phong. Results: We do 
research from 01/2008 to 01/2009 on 99 cases 
treated by clomifen citrat 50mg/day up to 100mg/day. 
We record the proportion of 70.2% ovulation cycles 
and 17.8% fertilization in those who have 50mg/day, 
60.8% ovulation cycles and 17.8% fertilization in 
those who have 100mg/day. The general ovulation 
rate of clomifen citrat is 68% and fertilization rate in 
ovulation cycles is 16.2%. Conclusions: All 
anovulation infertility women should take clomifen 
citrat before using other ovulation stimulation drugs. 

Keywords: Clomifen citrate, ovulation stimulation  
Đặt vấn đề: 
Vô sinh nữ có chiều hướng gia tăng, nguyên nhân 

thường gặp là do tắc vòi trứng, tiếp đến là vô sinhdo 
không phóng noãn, khó phóng noãn, theo Nguyễn 
Khắc Liêu tỷ lệ này là 30%. Thuốc cho điều trị không 
phóng noãn, khó phóng noãn hiện nay có nhiều loại. 
Clomifen citrat là thuốc kích thích phóng noãn kinh 
điển với ưu điểm dễ sử dụng, an toàn, hiệu quả và 
kinh tế. Nhưng hiện nay vai trò của CC trong điều trị 
không phóng noãn, khó phóng noãn còn được coi 

trọng như trước đây hay không. Chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu với mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị 
kích thích phóng noãn bằng clomifen citrat trong 
điều trị vô sinh hiện nay tại Hải Phòng. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Tiêu chuẩn chọn: Tất cả phụ nữ mong con được 

xác định là vô sinh do không phóng noãn, khó phóng 
noãn, chụp X quang tử cung vòi trứng thông. 

Tiêu chuẩn loại: Bệnh cấp và mạn tính, suy kiệt, 
tâm thần, bệnh Simmonds, hội chứng Sheehan, bệnh 
cường giáp, suy giáp, suy sớm buồng trứng. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu: mô tả cắt ngang, thời gian từ tháng 

1/2008 – tháng 1/2009. 
 Cỡ mẫu nghiên cứu 
            Z21- /2  x P x q 
N = 
                   E2 
Trong đó z là độ tin cậy, với  = 0,1, E là sai số 

10%. 
p là xác suất, q=1- p suy ra p =0,5. Thay các giá 

trị ta có:  
       1,96 x1,96 x 50 x 50 
N =                                    = 96 bệnh nhân 
                     100 
3. Phương tiện nghiên cứu: 
 -Thuèc:gåm clomifen citrat viên nén 50 mg, 

ethinyl - estradiol viên 0.05mg, estriol viên 1mg, thuốc 
tiêm hCG 5000 ®v và 10.000 ®v. 

 - Máy siêu âm đầu dò âm đạo hiệu Siemens. 
 - Phương tiện định lượng hormon theo phương 

pháp RIA hoặc eia. 
 - Đánh giá chỉ số cổ tử cung theo Nguyễn Khắc 

Liêu.  
4. Phác đồ dùng thuốc trong nghiên cứu 
4.1. Clomifen citrat đơn thuần, viên nén 50mg 
- Thuốc được bắt đầu uống từ ngày thứ 2 hay thứ 

3 của vòng kinh, liều điều trị gồm: 25 mg/ ngày, 50 
mg/ngày, 100 mg/ngày và 150 mg/ngày uống 5 ngày 
liền, liều khởi đầu 50mg, liều thấp không đáp ứng thì 
tăng liều gấp đôi liều ban đầu, nếu không đạt được 
phóng noãn cũng chỉ điều trị tối đa là 3 chu kỳ, sau 
đó nghỉ 2 tháng. 

- Trong trường hợp chất nhầy cổ tử cung kém, 
ethinyl- estradiol được chỉ định với liều 0,05 mg/ngày 
trong 5 ngày từ ngày thứ 10 tới ngày thứ 14 của chu 
kỳ kinh, hoặc estriol 2 mg/ngày trong 14 ngày đầu 
của chu kỳ kinh. 

4.2. Clomifen citrat + hCG: Khi kích thước nang 
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noãn >20 mm mà không phóng noãn, tiêm bắp hCG 
liều duy nhất 10.000 UI. Chỉ định giao hợp sau 12 - 
18 giờ tính từ khi tiêm. Không tiêm hCG khi >3 nang 
noãn có đường kính 20 mm. 

5. Cách xử lý kết quả: Các kết quả trong nghiên 
cứu được xử lý bằng chương trình Epi - Info 6.0, So 
sánh các chỉ tiêu bằng test T- Student.  

kết quả nghiên cứu 
Bảng 1: Đáp ứng điều trị gây phóng noãn của cc 

với tuổi 
 

Phóng noãn Nhóm tuổi Số bệnh nhân          
điều trị 

Số vòng 
kinh điều trị n %* 

20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 

18 
32 
33 
13 
3 

50 
83 
80 
34 
9 

39 
62 
58 
13 
1 

78 
74,6 
72,5 
38,2 
11,1 

Cộng 99 256 173 67,6% 

Tỷ lệ gây được phóng noãn giữa nhóm 20 – 34 và 
35 – 44 có sự khác biệt với p < 0,05. 

Bảng 2: Tỷ lệ có thai trong điều trị bằng CC liên 
quan với tuổi. 

   Tuổi    Số bệnh nhân    Số bệnh nhân 
có thai 

  Tỷ lệ %* 

20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 

    18 
    32 
    33 
    13 
     3 

      8 
      13 
      6 
      1 
      0 

   44,4 
   40,6 
   18,8 
    7,6 
     0 

Cộng      99       28    28,3% 
Tỷ lệ có thai giữa nhóm 20 – 34 và nhóm 35- 44 

có sự khác biệt, với p < 0,05. 
Bảng 3: Tỷ lệ phóng noãn liên quan tới vòng điều 

trị 
 Số thứ tự vòng 

   điều trị 
Tổng số vòng 

điều trị 
  Số vòng điều trị 
có phóng noãn 

 Tỷ lệ %* 

1 
2 
3 
4 
5 

      99 
      84 
      60 
      12 
      1 

      72 
      59 
      36 
       6 
       0 

  72,7 
  70,2 
   60 
   50 
    0 

Cộng      256       173   68% 

Tỷ lệ phóng noãn phần lớn có được là trong 3 
vòng điều trị đầu tiên. 

Tỷ lệ phóng noãn đạt cao nhất trong vòng điều trị 
lần đầu là 72,7%. 

* Tỷ lệ gây được phóng noãn chung trong tổng số 
vòng kinh điều trị là 68%. 

Bảng 4: Tỷ lệ có thai liên quan tới số vòng điều trị 
 Số thứ tự vòng 

   điều trị 
Tổng số vòng kinh 

có phóng noãn 
 Số bệnh 

nhân có thai 
  Tỷ lệ% 

1 
2 
3 
4 
5 

72 
59 
36 
6 
0 

14 
9 
5 
0 
0 

19,4% 
15,3% 
13,8% 

0 
0 

Cộng  28   

Tỷ lệ có thai giảm dần theo vòng kinh điều trị. 
Tỷ lệ có thai trong vòng kinh có phóng noãn đạt 

16,2%. 

Bảng 5: Đáp ứng điều trị với CC liên quan đến 
hình thái lâm sàng 

Phóng noãn  Có thai  Số bệnh 
nhân 

Số vòng 
điều trị   n   % n * % 

Có kinh  67 167  126 75,4  19 28,3 
Vô kinh  6 14 4 28,6 1 16,6 

Buồng trứng 
đa nang 

26 75 43 57,3 8 30,7 

Tỷ lệ gây được phóng noãn giữa các nhóm có sự 
khác biệt với p < 0,05. 

Bảng 6: Đáp ứng điều trị của cc trên vô sinh I và 
vô sinh II 

  Phóng noãn* Có thai**  Số ca  
điều trị 

Số vòng 
kinh 

điều trị 
 n   % n % 

Vô sinh I 65 172 113 65,6 13 20 
Vô sinh II 34 84 60 71,4 15 44,1 

Cộng 99 256 173  28  

Tỷ lệ gây được phóng noãn giữa nhóm vô sinh I và 
vô sinh II không có sự khác biệt, với p > 0,05. Tỷ lệ có 
thai ở nhóm vô sinh II cao hơn nhóm vô sinh I. Sự 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê, với p < 0,05. 

Bảng 7: Đáp ứng điều trị với liều lượng 

 *Phóng noãn    **Có thai Liều lượng 
clomifen 

citrat 

Số vòng 
kinh 

Nhiều 
thai n % n   % 

25mg  5 0 3  1  
50mg  181/85 

ca 
0 127 70,2 19 22,4 

100mg 
 

69/45 
ca 

1song 
thai 

42 60,8 8 17,8 

150mg 1 chu kỳ 0 1 0 0  
  Cộng    256 1 173  28  

- Dùng liều 25 mg/ ngày cũng đã gây được phóng 
noãn và có thai. 

- Tỷ lệ gây được phóng noãn và có thai giữa liều 
50 mg và liều 100 mg không có sự khác biệt, với p > 
0,05. 

Bảng 8: ảnh hưởng của CC lên chất nhầy cổ tử 
cung 

Chỉ số 
CTC 

  0 điểm 1111 điểm 2222 điểm 3333 điểm 

Con so    2 ca    28 ca    23 ca      0 
Con rạ     0    9 ca   17 ca      2 ca 
Cộng     2    37    40      2 

ảnh hưởng của CC lên chất nhầy cổ tử cung là rất 
rõ, đặc biệt với con so thì ảnh hưởng này càng rõ ràng 
hơn. 

Bảng 9: Kết quả có thai liên quan tới giao hợp và 
IUI 

 Giao hợp Có thai 
 

Tỷ lệ % I.U.I Có 
thai 

Tỷ lệ % 

Con 
so 

   23 ca  10 ca 43,5%*  30 ca   4 ca *13,3% 

Con rạ   19 ca   12 ca 63,2%*   9 ca   2 ca *22,2% 
Cộng   42 ca  22 ca 52,4%**  39 ca   6 ca 15,4%* 

Trong 81 ca có phóng noãn, chỉ định giao hợp tự 
nhiên 42 ca, có 22 ca có thai, tỷ lệ đạt 52,4%. 39 ca 
chỉ định iui có 6 ca có thai tỷ lệ đạt 15,4%. 



Y học thực hành (751) - số 2/2011  
  
  
 

59 

Bảng 10: Những tác dụng không mong muốn 
trong điều trị CC 

Các triệu chứng 
Liều lượng 

Buồng 
trứng to 

Rối loạn 
thị lực 

Cương vú Đa thai 

25 mg    0 0    0  0 
50 mg    0 0    5 0 
100 mg    0 0    2 1 song thai 

 
Bảng 11: Thất bại không gây được phóng noãn 

trong điều trị với cc liên quan với triệu chứng lâm sàng 
    Lâm sàng Tổng số bệnh 

nhân điều trị 
 Số thất 

bại 
*Tỉ lệ% P 

Kinh không đều 37 6 16,2% 
Buồng trứng đa 

nang 
26 2 7,6% 

Vô kinh 6 4 66,6% 
Cộng 69 ca 12 ca  

 
<0,05 

- Trong 12 ca thất bại, chuyển điều trị bằng 
phương pháp khác gồm: 6 ca dùng hmg, 4 ca cho 
vòng kinh nhân tạo, 2 ca chuyển nội soi để cắt góc 
buồng trứng. Tỷ lệ thất bại giữa các nhóm có sự khác 
biệt với p < 0,05. 

bàn luận 
 - Clomifencitrate là loại thuốc gây phóng noãn 

kinh điển trong điều trị vô sinhcho những bệnh nhân 
khó phóng noãn hay không phóng noãn với kết quả 
gây phóng noãn được 68 % trong 3 chu kỳ điều trị và 
tỷ lệ có thai đạt 16,2% số chu kỳ phóng noãn là rất 
khả quan. Kết quả này còn cao hơn nếu chúng ta lựa 
chọn bệnh nhân trước điều trị thật tốt đặc biệt là độ 
tuổi, trong điều trị vô sinhhiện nay người ta khuyên chỉ 
nên điều trị những bệnh nhân < 35 tuổi, còn những 
bệnh nhân trên 35 tuổi nên chọn cách khác nhanh 
hơn vì nếu kéo dài thì khả năng có thai sẽ giảm đi 
mặc dù có thể gây được phóng noãn và có thai. 
Nhóm tuổi 20 - 24 tỷ lệ phóng noãn là 78% và có thai 
44,4%, nhóm tuổi 25 - 29 tỷ lệ phóng noãn là 74,6% 
và có thai là 40,6%. Trong khi đó nhóm tuổi trên 35 
kết quả gây được phóng noãn chỉ còn là 38,2% và có 
thai là 7,6%.  

- Liều lượng: Các tác giả đều thống nhất liều khởi 
đầu thường là 50 mg/ngày trong 5 ngày, nhưng liều 
tối đa thì rất khác nhau. Theo khuyến cáo của Tổ 
chức thực phẩm và thuốc của Mỹ (FDA) liều tối đa là 
150 mg/ngày, nhưng rất nhiều tác giả khác lại cho 
rằng liều tối đa là 250 mg/ngày như: Hammond, 
Hugues, Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Trong nghiên cứu 
này sử dụng liều 50 mg/ ngày là chủ yếu chiếm tới 
70,7% tổng số liều được chỉ định, tiếp sau là liều 100 
mg/ ngày chiếm 26,9%, còn lại liều 25 mg/ngày và chỉ 
có 1 trường hợp duy nhất dùng liều 150 mg/ngày. 
Việc chỉ định liều ở đây là dựa vào kết quả thu được 
trong quá trình theo dõi, và sự đáp ứng của người 
bệnh trong quá trình điều trị. Liều 50mg/ngày là liều 
mà kết quả phóng noãn và có thai đạt cao nhất, 
phóng noãn đạt 70,2% trong số các vòng kinh điều trị 
và có thai đạt 22,4% trong số bệnh nhân điều trị. 
Tăng liều không phải là quan trọng mà là tìm được 
liều có hiệu quả, nên bắt đầu từ liều thấp, như vậy 

chúng ta có thể dò được liều phù hợp cho mỗi người 
bệnh. Quan điểm này cũng phù hợp với nghiên cứu 
của Hammond, cho rằng với những người nhạy cảm 
hay những người có buồng trứng đa nang nên cho 
liều thấp từ 12,5 mg/ ngày đến 25 mg/ ngày (1/4 viên 
-1/2 viên) trong 5 ngày thì kết quả phóng noãn và có 
thai không có sự khác nhau.  

- Số chu kỳ điều trị: Kết quả phóng noãn và có 
thai giảm dần theo số vòng điều trị, đại đa số phóng 
noãn và có thai có được ở trong 3 vòng điều trị đầu 
chiếm tới 93,6% tổng số phóng noãn và 96,4% tổng 
số có thai. Tỷ lệ gây được phóng noãn và có thai cao 
nhất ở vòng điều trị đầu tiên là 72,7% phóng noãn và 
19,4% có thai. Vòng điều trị thứ 4 thì tỷ lệ gây được 
phóng noãn chỉ còn 50%. Kết quả này phù hợp với 
kết quả của nhiều tác giả như: Nguyễn Thị Xiêm, 
Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Cao Ngọc Thành, David, 
Keller. 

- Thời gian điều trị hầu hết các tác giả cho rằng ít 
nhất phải là 6 chu kỳ, nhiều nhất là 12 chu kỳ thì mới 
được coi là thất bại trong điều trị với clomifen citrat. 
Chúng tôi cũng đồng ý như vậy nhưng không thể 
cứng nhắc mà phụ thuộc vào độ tuổi của bệnh nhân 
vào quá trình theo dõi sự phát triển của nang noãn 
mà quyết định dùng kéo dài thêm hay ngừng thuốc 
chuyển sang thuốc khác vì còn rất nhiều loại thuốc 
kích thích phóng noãn khác sao cho hiệu quả và phù 
hợp với nguyện vọng của người bệnh. Nhưng nếu sau 
3 chu kỳ điều trị mà không gây được phóng noãn thì 
phải dừng điều trị để xem xét, đánh giá lại những yếu 
tố mà có thể làm ảnh hưởng tới kết quả điều trị. Trong 
thời gian này chúng ta cũng nên cho thêm một số 
thuốc như: vòng kinh nhân tạo, estriol, estradiol, mục 
đích làm tăng khả năng nhạy cảm của buồng trứng, 
sau đó chúng ta có thể tiếp tục dùng clomifen citrat 
đợt 2, nhiều khi đem lại kết quả rất tốt. Trong 3 vòng 
điều trị đầu mà có phóng noãn nhưng không có thai, 
thì cũng phải dừng lại để xem xét tìm nguyên nhân, 
như khả năng thông của vòi trứng, đặc biệt là test sau 
giao hợp bởi vì có một tỷ lệ nhỏ tinh trùng bất hoạt do 
chất nhầy cổ tử cung của người phụ nữ. Nếu tất cả 
các yếu tố đó được loại trừ, tiếp tục điều trị để đạt 
được có thai, nhưng khi đã có phóng noãn sau 2 đợt 
điều trị mà vẫn không có thai, nên chuyển nội soi 
kiểm tra độ tiểu khung và độ thông của vòi trứng. 

- Trong 81 ca gây được phóng noãn, chỉ định giao 
hợp tự nhiên là 42 ca, kết quả có thai là 22 ca. Còn 
39 ca chỉ định bơm tinh buồng tử cung (IUI), có 6 ca 
có thai, tỷ lệ 15,4%. Đây là những trường hợp mà chỉ 
số cổ tử cung dưới 2222 điểm, hoặc thậm chí bằng 
không. Nếu những bệnh nhân này mà giao hợp tự 
nhiên thì chắc chắn sẽ không đạt được có thai. Trong 
I.U.I, mặc dù tinh trùng đã được lọc rửa kỹ và lại được 
bơm trực tiếp vào buồng tử cung, nhưng cũng chỉ đạt 
15,4% có thai trong tổng số những lần I.U.I. Kết quả 
không cao này có thể còn có nhiều nguyên nhân, 
nhưng theo chúng tôi có lẽ những bệnh nhân bị ức 
chế chất nhầy trầm trọng thì không riêng gì tại cổ tử 
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cung mà còn ở ngay lòng vòi trứng, do đó sự di chuyển 
tinh trùng từ buồng tử cung qua vòi trứng đến gặp noãn 
cũng kém thuận lợi. Cho dù tỷ lệ có thai chưa cao 
nhưng việc chỉ định I.U.I cho những trường hợp chất 
nhầy cổ tử cung kém, dưới 2222 điểm là rất cần thiết 
để tăng khả năng có thai trong điều trị v”sinh. Nghiên 
cứu của chúng tôi cũng tương tự với kết quả có thai của 
Nguyễn Thị Xiêm trong I.U.I là 18%. 

kết luận 
 Từ các kết quả nghiên cứu thu được, chúng tôi rút 

ra một số kết luận sau: 
- Liều 50 mg/ngày gây được phóng noãn là 70,2% 

số vòng điều trị và có thai đạt 22,4% số bệnh nhân 
điều trị. Đây là liều gây được phóng noãn, và có thai 
cao nhất. 

- Liều 100 mg/ngày gây được phóng noãn là 
60,8% số vòng điều trị và có thai là 17,8% số bệnh 
nhân điều trị. 

- Liều 25 mg/ngày cũng gây được phóng noãn và 
có thai. 

- Tỷ lệ gây được phóng noãn của CC là 68%, và tỷ 
lệ có thai trong vòng kinh có phóng noãn đạt 16,2%. 

- Tác dụng phụ do CC gây ra làm giảm chất nhầy 
cổ tử cung, ngăn cản sự di chuyển của tinh trùng cho 

việc thụ tinh với trứng.  
Kiến nghị 
Nên chỉ định rộng rãi clomifen citrat cho tất cả phụ 

nữ vô sinhnguyên nhân do không phóng noãn và khó 
phóng noãn trong giai đoạn hiện nay, trước khi dùng 
các thuốc kích thích phóng noãn khác thay thế.  
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HỘI CHỨNG CHUYỂN Hóa ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áP Có TUỔI 
 

Phan Hải Phương 
 
TÓM TẮT 
Hội chứng chuyển hóa (HCCH ) ngày càng được sự 

quan tâm của nhiều chuyên gia y tế vì nó làm tăng tỉ lệ 
bệnh đái tháo đường, bệnh mạch vành, đột quỵ, tỉ lệ tử 
vong chung cũng như gánh nặng về y tế. 

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục đích 
xác định tần xuất (HCCH ) ở người tăng huyết áp có tuổi 
đồng thời khảo sát sự thay đổi sự thay đổi của hội chứng 
này trong quá trình tích tuổi. 

Nghiên cứu được tiến hành trong vòng 12 tháng từ 
tháng 10/2005 đến tháng 9/2006 bao gồm tất cả là 532 
bệnh nhân tăng huyết áp có tuổi chúng tôi rút ra được 
kết luận như sau: 

- Tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp có (HCCH ) rất cao 
là 58,6% theo tiêu chuẩn ATP III có hiệu chỉnh vòng eo 
ở người Châu Á. Tỉ lệ này thay đổi theo giới tính nữ 
nhiều hơn nam. 

- Có sự gia tăng theo tuổi về tỉ lệ (HCCH ) quá trình 
tích tuổi. 

- Thành phần thường gặp nhất xuất hiện trong 
(HCCH ) ở bệnh nhân THA có tuổi lần lượt là tăng 
triglycerid (85%), giảm HDLc, tăng vòng eo và sau cùng 
là tăng đường huyết. 

Từ khóa: Hội chứng chuyển hóa, tăng huyết áp  
Summary 
Medical specialists take interest in metabolic 

syndrome more and more because it makes the rate of 
diabetes, coronary disease, stroke, and general death 
increase as well as the burden of medical 

We do this research aim at specifying the level of 

metabolic syndrome on elderly hypertensive patients 
and simultaneously studying the changing of this during 
the stored age process. 

The research is carried out within 12 months, from 
october 2005 to september 2008, including 532 elderly 
hypertensive patients. After studying, we have the 
following results: 

- The rate of hypertensive patients who have high 
metabolic syndrome is 58,6% according to the ATP III 
criterion with the adjustment of waist size of the Asian. 
The changes of this rate depend on sex, female changes 
more than male. 

- There is an increasing on age for the rate of 
metabolic syndrome in the stored age process. 

The components which often appear in metabolic 
syndrome on elderly hypertensive patients are triglycerid 
and waist size increasing, HDLc decreasing, and finally 
that is the increasing of glycaemia 

Keywords:medical, hypertensive 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
 Hội chứng chuyển hóa được G.M Reaven mô tả và 

đặt tên là hội chứng X được đặc trưng bởi sự hiện điện 
đồng thời các triệu chứng như béo phì (đặc biệt béo phì 
trung tâm), rối loạn lipid máu, tăng đường huyết và tăng 
huyết áp [6]. 

Tần suất HCCH tăng theo tuổi ảnh hưởng khoảng 
40% người trên 60 tuổi [10]. Sự hiện diện của hội chứng 
chuyển hóa quan trọng đối với nguy cơ bệnh tim mạch, 
đái tháo đường típ 2 và có những bằng chứng mới đây 
cho thấy sự hiện diện HCCH kết hợp với sự gia tăng nguy 


